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NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ LIỀN THƯƠNG  
SAU CẮM LẠI RĂNG MUỘN TRÊN THỰC NGHIỆM 

 
Trần Thị Mỹ Hạnh, Lường Thị Ngọc Huyền,  

Đào Thị Hằng Nga, Võ Trương Như Ngọc, Lê Thị Thùy Linh 
Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt 
Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả quá trình liền thương 

trên lâm sàng và X- quang sau cắm lại răng trên thực 
nghiệm. 

Đối tượng và phương pháp: 12 con thỏ đực, mỗi 
con được cắm lại một răng cửa theo phác đồ cắm lại 
răng muộn. Thăm khám lâm sàng, X quang tại các thời 
điểm 1 tuần, 2 tuần, 4 tuần, 8 tuần, 12 tuần.  

Kết quả: Sau 1 tuần, 100% thỏ giảm ăn nhai, sau 2 
tuần, thỏ ăn bình thường. Hiện tượng tiêu thay thế chân 
răng xuất hiện tuần thứ 4, từ 8 tuần trở đi, tất cả các 
răng đều xuất hiện tiêu thay thế.  

Kết luận: 100% răng cắm lại muộn trên thỏ liền 
thương và có biểu hiện dính khớp và tiêu thay thế sau 
12 tuần. 

Từ khóa: Cắm lại răng, thực nghiệm, liền thương, 
dây chằng quanh răng  

Summary 
Object: Discribe macroscopically and radiography 

the healing process after delayed replantation in rabits.  
Method: 12 male rabbits, delayed replantation, 

survived periodontal membrane: Follow and examine 
replanted teeth in 1 week, 2 weeks, 4 weeks, 8 weeks 
and 12 weeks.  

Result: 100% healed gum tissues, 100% healed 
periodontal membranes.  

Conclusion: Delayed replantation method achieves 
good results in rabbits with healed gum tissues and 
periodontal membranes 

Keywords: Replantation, in vivo, healing 
mechanism, Periodontal ligament.  

 ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chấn thương bật răng khỏi huyệt ổ răng (HOR) 

chiếm tỷ lệ 0,5 – 16% các trường hợp chấn thương răng 
[2]. Cắm lại răng ngay lập tức là điều trị tốt nhất. Điều 
này cho phép răng tồn tại lâu dài trong miệng, mang lại 
thẩm mỹ và chức năng cho bệnh nhân [3],[4],[5]. Tuy 
nhiên, hầu hết các răng chấn thương khi đến phòng 
khám cấp cứu đều đã có thời gian khô nằm ngoài HOR 
lớn hơn 60 phút [5]. Điều này có thể là do địa điểm 
chấn thương nằm xa nơi cấp cứu hoặc do thiếu hiểu 
biết về sơ cứu răng rơi ra ngoài. Chính vì vậy, hầu hết 
các trường hợp được điều trị là cắm lại răng muộn, khi 
thời gian khô ngoài HOR lớn hơn 60 phút, dây chằng 
quanh răng (DCQR) hoại tử hết. Vì vậy, nghiên cứu về 
quá trình lành thương sau cắm lại răng muộn trên thực 
nghiệm sẽ giúp hiểu được quá trình lành thương, từ đó 
có được quy trình điều trị phù hợp mang lại hiệu quả 
điều trị thành công cao nhất. Do đó, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: Mô tả quá 
trình liền thương trên lâm sàng và X- quang sau cắm 
lại răng thỏ trên thực nghiệm 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu 
12 con thỏ đực, khỏe mạnh, giống nội địa, khoảng 

2 tháng tuổi, cân nặng từ 1,8 – 2kg, nguồn gốc từ trung 
tâm giống dê và thỏ Sơn Tây – Hà Nội. 

Thỏ được sống trong môi trường với 12 giờ sáng/ 12 
giờ tối. Nhiệt độ 220C ± 30 C 

Địa điểm: Bộ môn Mô Phôi – Đại học Y Hà Nội 
Thời gian: Từ tháng 1/2012 đến tháng 4/2012 
2. Phương pháp nghiên cứu. 
Các con vật được tiêm thuốc giãn cơ với liều 

0.03ml/100g cân nặng. Sau đó được gây mê màng 
bụng bằng Ketamine Chlohydrate với liều 0.07mL/100g 
cân nặng. Quá trình phẫu thuật được tiến hành trong 
điều kiện vô trùng. Răng cửa bên trái được lấy cẩn 
thận ra khỏi ổ răng bằng bẩy và kìm loại nhỏ. Các răng 
được bảo quản khô ngoài HOR. Sau 60 phút để khô, 
dùng gạc mềm vô trùng tẩm nước muối sinh lý lấy bỏ 
nhẹ nhàng tổ chức DCQR hoại tử, không cầm vào 
chân răng để tránh làm tổn thương lớp xement chân 
răng. Lấy bỏ tủy răng bằng trâm gai thông qua phần 
chóp mở rộng. Ngâm răng trong dung dịch Natri Fluor 
2,4% trong 5 phút. Thấm khô ống tuỷ bằng côn giấy, 
đặt canxyhydroxyde vào ống tuỷ bằng lentulo số 25 
(hãng Densply) với tốc độ chậm. Bơm rửa HOR nhẹ 
nhàng bằng nước muối sinh lý, đặt lại răng vào HOR. 
Răng được cố định bằng nẹp composite trong 1 tuần, 
thỏ được cho ăn chế độ ăn mềm trong 1 tuần. 

Ngay sau phẫu thuật, mỗi con thỏ được tiêm tĩnh 
mạch 1 liều duy nhất penicillin benzathine G 40,000UI. 

Trong quá trình phẫu thuật nhổ răng, có 4 trường hợp 
bị vỡ xương ổ răng kèm theo. Những trường hợp này răng 
đều cắm được trở lại HOR sau khi nắn chỉnh HOR vỡ. Vì 
vậy, chúng tôi vẫn giữ lại trong mẫu theo dõi. 

Theo dõi thỏ sau phẫu thuật qua các giai đoạn sau: 
1 tuần, 2 tuần, 4 tuần, 8 tuần, 12 tuần. Các tiêu chí 
nghiên cứu: 

Các biến số nghiên cứu 

Răng 

- Mầu sắc răng: bình thường, đổi mầu nhẹ, đổi mầu rõ. 
- Răng lung lay: chia làm các mức độ: 0, 1,2.3,4 
- Âm thanh khi gõ: bình thường, âm đanh cao,  

âm trầm đục 
Mô 

quanh 
răng 

- Lợi: bình thường, nề thay đổi mầu, loét phù nề.. 
- Lợi vùng cuống: bình thường, nề đỏ, có ổ áp xe,  

lỗ dò… 
Ăn nhai - Bình thường 

X-
quang 

- Chân răng: không tiêu, tiêu bề mặt, tiêu thay thế,  
tiêu viêm 

- Khe DCQR: bình thường, giãn rộng,  
mất khoảng sang DCQR 

- Xương ổ răng: bình thường, có tiêu 
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Kết quả nghiên cứu 
Lành thương đại thể 
Sau phẫu thuật 1 tuần: Không có con thỏ nào có dấu 

hiệu nhiễm trùng toàn thân. Cả 12 con thỏ đều giảm ăn, 
chỉ ăn được đồ mềm như cám, lá rau, không ăn được đồ 
cứng như cà rốt. Cả 12 răng cắm lại đều không bị đổi 
mầu. Lợi nề nhẹ, mầu đỏ hơn so với răng lành. 

Sau phẫu thuật 2 tuần: Toàn thân khỏe mạnh, ăn 
uống bình thường, đã bắt đầu ăn đồ cứng. 4 con thỏ bị 
gãy xương ổ răng, ăn uống kém hơn các con thỏ khác. 
12 răng cắm lại đều lung lay độ 1, mầu sắc răng bình 
thường, lợi bình thường, không nề đỏ. Âm thanh khi gõ 
răng bình thường. 

Sau phẫu thuật 4 tuần: Chỉ còn lại 9 con thỏ, 3 con 
đã bị giết để làm tiêu bản mô học Tất cả các con thỏ 
ăn uống bình thường. 6/9 răng cắm lại có đổi mầu nhẹ, 
tổ chức lợi bình thường. 5/9 răng phát ra tiếng đanh 
hơn khi gõ. 

Sau phẫu thuật 8 tuần: Còn 6 con thỏ, 3 con bị giết 
tại thời điểm 4 tuần. Thỏ ăn uống bình thường. 6 răng 
cắm lại đổi mầu rõ. Răng không lung lay, tổ chức 
quanh răng bình thường, gõ nghe âm thanh đanh như 
gõ vào kim loại. 

Tại thời điểm 12 tuần: Còn 3 con thỏ. Cả 3 răng 
cắm lại đều bị gẫy thân răng. Răng đổi mầu rõ. tổ chức 
lợi và vùng cuống răng hơi nề đỏ. 

 
2. Hình ảnh lành thương trên X quang  
1 tuần sau phẫu thuật: trên phim xquang cận chóp ở cả 12 răng cắm lại thấy hình ảnh khe DCQR dãn rộng 

hơn so với răng bên cạnh. Chân răng bình thường, chưa thấy hiện tượng tiêu. Sau 2 tuần, 8/12 khe DCQR trở lại 
bình thường như răng bên cạnh. ở 4 con thỏ có gẫy xương ổ răng thấy khe DCQR giãn rộng, xương ổ răng bị tiêu 
đến 1/3 trên chân răng. ở thời điểm 4 tuần, cả 9 răng đều thấy khe DCQR hẹp lại. Có nhiều vùng mất khe DCQR. 
Chân răng bắt đầu tiêu. Đến 8 tuần và 12 tuần, hình ảnh tiêu chân răng, mất khoảng sang khe DCQR quan sát 
được trên tất cả các phim X quang.  

1 tuần: DCQR giãn  2 tuần: Khe DCQR bình 
thường 

4 tuần: Khe DCQR thu hẹp 
1

2 tuần: Mất khe DCQR 

Hình ảnh lành thương trên Xquang 
 
Bàn luận 
1. Lành thương đại thể 
Sau 1 tuần, cả 12 con thỏ đều không có dấu hiệu 

nhiễm trùng toàn thân và tại chỗ, chứng tỏ quy trình 
điều trị cho cắm lại răng muộn đã đảm bảo loại bỏ 
được hết tổ chức hoại tử, đảm bảo được vô trùng khi 
cắm lại răng.  

Khả năng ăn nhai của thỏ bị giảm trong tuần đầu 
chứng tỏ có hiện tượng đau nhẹ sau cắm lại răng. Từ 2 
tuần trở đi, thỏ ăn như bình thường thể hiện răng cắm 
lại đã liền thương và thực hiện chức năng tốt. Đến tuần 
thứ 12, khả năng ăn đồ cứng của thỏ giảm do răng 
cắm lại bị gẫy thân răng. Gẫy thân răng ở cả 3 con thỏ 
còn tồn tại có thể được giải thích là do răng đã bị mất 
tủy, không còn nuôi dưỡng, do vậy mà tổ chức men, 
ngà giòn. Trong khi đó, thỏ là loài gặm nhấm, chúng 
phải gặm suốt ngày, lại không biết cách giữ gìn răng 
như ở người, điều đó dẫn đến răng bị gẫy. 

Mầu sắc răng không thay đổi trong 2 tuần đầu vì 
hầu hết những trường hợp đổi mầu răng sớm sau chấn 

thương là do hiện tượng chảy máu tủy. Trong nghiên 
cứu này, chúng tôi đã tiến hành lấy bỏ hết tủy, đặt 
caxihydroxyde vào ống tủy, do vậy đã kiểm soát tốt 
tình trạng chảy máu. Đến tuần thứ 4 bắt đầu có hiện 
tượng đổi mầu răng nhẹ, từ tuần thứ 8 trở đi, răng đổi 
mầu rõ. Đây là do răng đã mất tủy, không còn được 
nuôi dưỡng, nên răng đổi mầu. Kết quả này cũng phù 
hợp với nghiên cứu của các tác giả khác [6,7,10] 

Độ chắc của răng thay đổi theo thời gian, sau tháo 
nẹp, phần lớn răng lung lay độ 2, hơi lung lay hơn so 
với răng bên cạnh. Tuy nhiên, đến tuần thứ tư đã xuất 
hiện một số răng không lung lay, gõ có âm thanh chắc 
hơn răng bình thường. Từ tuần thứ 8 trở đi, tất cả các 
răng khám lại đều không lung lay, âm thanh gõ chắc. 
Điều này chứng tỏ sau 8 tuần, tất cả các răng cắm lại 
muộn trên thỏ đều đã bị dính khớp hoặc tiêu chân răng 
thay thế.  

2. Hình ảnh liền thương trên X quang. 
ở tuần 1 có hình ảnh khe DCQR dãn rộng là do 

hoạt động của phản ứng viêm do còn sót những DCQR 
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hoại tử, các bạch cầu, thực bào, đại thực bào đến dọn 
dẹp, giải phóng enzym và sản phẩm quá trình viêm làm 
dãn rộng khoảng DCQR. Sang đến tuần thứ 2, khe 
DCQR trở lại bình thường, chứng tỏ quá trình liền thương 
tốt, không có hiện tương viêm nhiễm xảy ra. Đến tuần 
thứ tư, cả 9 răng đều thấy khe DCQR hẹp lại. Có nhiều 
vùng mất khe DCQR. Chân răng bắt đầu tiêu. Đến 8 
tuần và 12 tuần, hình ảnh tiêu chân răng thay thế, mất 
khoảng sáng khe DCQR quan sát được trên tất cả các 
phim X quang. Tuần thứ 8, xuất hiện tiêu thay thế là do 
khi DCQR bị mất hoặc hoại tử tiếp xúc với xương và hủy 
cốt bào thì mô cứng của chân răng sẽ tham gia vào quy 
trình sửa chữa. Khi đó chân răng bị tiêu và xương được 
hình thành trên bề mặt chân răng.  

Kết luận 
Không có biểu hiện nhiễm trùng sau cắm lại răng 

muộn. 
Thỏ ăn được bình thường sau 2 tuần cắm lại răng 

muộn. 
- Hiện tượng tiêu thay thế bắt đầu xuất hiện từ tuần 

thứ tư, và gặp ở tất cả các răng cắm lại từ tuần thứ 8 trở 
đi.  
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THAY ĐỔI CẢM GIÁC PHÂN BIỆT HAI ĐIỂM TRÊN DA VÀ TỐC ĐỘ DẪN TRUYỀN THẦN KINH  

Ở CÁC BỆNH NHÂN CÓ BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH 
 

Bùi Minh Thu,  
Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Tiến Dũng 

 

TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Rối loạn cảm giác phân biệt hai điểm 

trên da và tốc độ dẫn truyền thần kinh là triệu chứng 
đầu tiên của các biến chứng thần kinh ở các bệnh 
nhân có bệnh đa dây thần kinh. 

Mục tiêu: So sánh sự thay đổi ngưỡng cảm giác 
phân biệt hai điểm trên da và tốc độ dẫn truyền thần 
kinh ở bệnh nhân có bệnh đa dây thần kinh với những 
người bình thường. 

Đối tượng nghiên cứu: 32 bệnh nhân bị bệnh đa 
dây thần kinh, điều trị nội trú, ngoại trú tại khoa nội 
Thần kinh và khoa Nội tiết Viện Quân y 103 và 31 
người bình thường khoẻ mạnh.  

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang 
Kết quả: Ngưỡng cảm giác phân biệt hai điểm trên 

da ở tất cả các vị trí của nhóm bệnh tăng cao hơn 
nhóm chứng; Rối loạn cảm giác phân biệt hai điểm 
trên da là triệu chứng thần kinh xuất hiện sớm và có tỷ 
lệ cao ở bệnh nhân có bệnh đa dây thần kinh (100% 
bệnh nhân nghiên cứu); - Kết quả dẫn truyền vận động 
giữa nhóm bệnh và nhóm chứng:Thời gian tiềm tàng 
ngoại vi của các dây thần kinh: giữa, trụ, chày, mác 

của nhóm bệnh tăng từ 1,18 đến 1,65 lần so với nhóm 
chứng; Tốc độ dẫn truyền của các dây thần kinh giữa, 
trụ, chày, mác của nhóm bệnh giảm từ 1,37 đến 1,49 
lần so với nhóm chứng; Biên độ đáp ứng của các dây 
thần kinh giữa, trụ, chày, mác của nhóm bệnh giảm từ 
1,32 đến 2,56 lần so với nhóm chứng; Đáp ứng của 
các dây thần kinh giữa, trụ, mác của nhóm bệnh giảm 
từ 1,5 đến 1,9 lần so với nhóm chứng. - Kết quả dẫn 
truyền cảm giác giữa nhóm bệnh và nhóm chứng: Thời 
gian tiềm tàng của các dây thần kinh: giữa, trụ, mác 
của nhóm bệnh tăng từ 2 đến 2,27 lần so với nhóm 
chứng; Tốc độ dẫn truyền của các dây thần kinh giữa, 
trụ, mác của nhóm bệnh giảm từ 1,7 đến 2 lần so với 
nhóm chứng; Biên độ đáp ứng của các dây thần kinh 
giữa, trụ, mác của nhóm bệnh giảm từ 1,5 đến 1,9 lần 
so với nhóm chứng. 

Kết luận: Ngưỡng cảm gi̧ c phân biệt hai điểm trên da 
và kết quả đo dẫn truyền thần kinh ở bệnh nhân có bệnh 
đa dây thần kinh thay đổi rõ rệt so với nhóm chứng. 

Từ khoá: Ngưỡng cảm giác phân biệt hai điểm trên 
da; tốc độ dẫn truyền thần kinh. 


